
Báo cáo thường niên

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thăng Long

Năm báo cáo 2007

Mã chứng khoán: VTL

I- Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sô kiện quan trọng:

- Việc thanh lập:

Trong năm 2007, Công ty không thành lập thêm Chi nhánh hoặc tổ chức nào.

- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần(nếu có): Không

- Niêm yết: Tháng 7/2005

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất nước uống có cồn và không có cồn, các loại bao bì;

- Kinh doanh khách sạn, các sản phẩm hàng hoá ăn uống, lương thực, thực phẩm chế biến;

- Sản xuất, buôn bán các mặt hàng công nghệ phẩm, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng nhựa, may mặc đồ da, giả da và sản phẩm in các loại;

Buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, vật liệu và thiết bị xây dựng;

 - Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng, cửa hàng, phòng trưng bày;- Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);
- Kinh doanh xuất nhập khẩu đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng nhựa, hàng may mặc, hàng tiêu dùng;

- Tư vấn, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước giải khát có gas

- Đầu tư, kinh doanh nhà ở;

- Sản xuất, mua bán, chế biến, ký gửi hàng nông, lâm, thuỷ hải sản;

 - Mua bán máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, ngành chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản.

 - Sản xuất, chế biến, bảo quản, mua bán rau quả, thức ăn đông lạnh;

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng xe ô tô;

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

+ Tình hình hoạt động: 

Năm 2007 là một năm có  nhiều biến động, giá cả leo thang từng ngày, thị trường bất ổn định, khó kiểm soát tạo ra phản ứng có tác động xấu đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Tính chất mùa vụ của sản phẩm chủ lực của Công ty ngày càng cao, sự cạnh tranh gay gắt của rất nhiều sản phẩm khác cùng ngành.

Các giải pháp về công nghệ phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty đã được phát huy, chất lượng sản phẩm được duy trì và ngày càng nâng cao theo thị hiếu tiêu dùng. Vì vậy Công ty vẫn đạt được kết quả sản xuất - kinh doanh tương đối khả quan.

Trong năm, Công ty đã nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường các loại sản phẩm mới như: Vang Thăng Long cải tiến, vang Chát cải tiến, … các sản phẩm trên bước đầu đã được thị trường chấp nhận.
3. Định hướng phát triển:

- Giữ vững sự ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh; 
- Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của các Dự án trọng điểm, sớm đưa vào khai thác sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả theo lộ trình đã đề ra.
- Triển khai đầu tư các Dự án trọng điểm năm 2008; Đầu tư cho công nghệ để phục vụ phát triển SX-KD cho những năm tới;

- Thực hiện di dời Chi nhánh Xí nghiệp sản xuất hành nhựa; ổn định kinh doanh của Chi nhánh Cửa hàng kinh doanh tổng hợp;

- Mở rộng phạm vi kinh doanh cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ninh thuận.

II- Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1- Thuận lợi:

Năm 2007, Công ty cổ phần Thăng Long đã vượt qua những khó khăn, thách thức hiện tại, vươn lên trong cơ chế thị trường; Tiếp tục cải tiến công nghệ, công tác thị trường được nâng cao, nắm bắt những cơ hội thuận lợi để đưa sản phẩm mới ra thị trường và được thị trường chấp nhận.

Được thừa kế và sở hữu một trong những thương hiệu nổi tiếng nhiều năm liền đạt giải thường “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn.

Là đơn vị thành viên liên kết của Tổng Công ty Thương mại Hà nội, được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên của Tổng Công ty trong phát triển thương hiệu và mở rộng mạng lưới bán hàng.

Được sở hữu đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, tay nghề cao, nắm bắt làm chủ khoa học tiên tiến. Đội ngũ cán bộ điều hành, quản lý có nhiều năm kinh nghiệm.

Năm 2007, Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN do tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà nội.

2- Khó khăn:

Cạnh tranh trên thị trường về sản phẩm ngày càng khốc liệt. Các dòng sản phẩm rượu vang ngoại nhập vào nước ta ngày càng nhiều, đa dạng, chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Vòng đời của sản phẩm chủ lực của Công ty đã đến kỳ suy giảm, sản phẩm mới đang trong tiến trình xâm nhập thị trường. Tệ nạn hàng nhái, hàng giả hoành hành, khó kiểm soát.

Chi phí nguyên vật liệu tăng cao mức tăng trung bình từ 20-30% có loại lên 40-50%. Nhiều nhà cung cấp bỏ hợp đồng hoặc cung cấp cầm chừng, không đúng cam kết.
Cơ chế của Nhà nước và các Sở, Ban ngành về quản lý đất đai và các thủ tục hành chính thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung và thắt chặt gây ra nhiều khó khăn trong việc triển khai các thủ tục của các Dự án, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm không theo đúng tiến độ đặt ra.

3- Kết quả:

	Nội dung
	Thực hiện 2006
	Kế hoạch 2007
	Thực hiện 2007
	So sánh (%) với

	
	
	
	
	2006
	KH 2007

	Doanh thu (Tỷ đồng)
	74,4
	82
	87,4
	117
	107

	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
	7,2
	6,3
	7,3
	101,4
	116

	Nộp ngân sách (tỷ đồng)
	9,78
	15,5
	22,5
	230
	145

	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)
	18
	18
	18
	100
	100


4- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Sản phẩm chủ đạo vẫn là vang Thăng Long, tuy nhiên sẽ được cải tiến mẫu mã, nâng cấp chất lượng và phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng nội địa hóa.
Hoàn thành các Dự án trọng điểm, khai thác lợi thế thương mại của các Dự án này để tạo doanh thu, lợi nhuận từ việc kinh doanh dịch vụ.
III- Báo cáo của Ban Giám đốc:

1- Báo cáo tình hình tài chính:

	Nội dung
	Thực hiện 2006
	Thực hiện 2007
	So sánh TH 2007/ 2006 (%)
	Nhận xét

	I- Giá trị thực tế doanh nghiệp (tỷ đồng)
	25,06
	30,7
	122,5
	Giá trị thực tế doanh nghiệp tăng 22,5% - Tốt

	Tổng tài sản
	94,40
	70,05
	74
	Tổng tài sản trên sổ sách năm 2007 giảm vì đã cải thiện được các khoản phải, thu, phải trả - Tốt

	Nợ phải trả
	69,1
	38,7
	56,1
	Trong năm 2007, Công ty cải thiện đáng kể các khoản nợ phải trả

	Quỹ Khen thưởng - PL
	0,23
	0,58
	255
	Tốt

	II- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn Đ.lệ
	40%
	40,55%
	1
	

	Khả năng thanh toán nhanh
	0,31
	0,29
	
	

	Khả năng thanh toán hiện hành
	1,15
	1,50
	
	

	Cơ cấu góp vốn
	40% vốn Nhà nước
	40% vốn Nhà nước
	
	Không thay đổi

	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	1.800.000
	1.800.000
	
	Không thay đổi

	Cổ phiếu ngân quỹ
	1.180
	1.180
	
	Không thay đổi

	Cổ tức
	
	
	
	


IV- Báo cáo tài chính
	Tài sản
	Mã
số
	Thuyết
minh
	31/12/2007
	01/01/2007

	1
	2
	3
	4
	5

	A- Tài sản ngắn hạn
(100 = 110+120+130+140+150)
	100
	 
	       39,652,590,739 
	         62,267,902,886 

	I- Tiền và các khoản t​ương đư​ơng tiền
	110
	 
	         7,791,730,832 
	         16,895,591,759 

	II- Các khoản đầu tư​ tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	                             -   
	                              -   

	III- Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	         3,792,937,470 
	         18,115,237,582 

	IV- Hàng tồn kho
	140
	 
	       27,366,996,322 
	         26,947,593,407 

	V- Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	            700,926,115 
	              309,480,138 

	B- Tài sản dài hạn
(200=210+220+240+250+260)
	200
	 
	       30,402,692,782 
	         32,134,315,926 

	I- Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	         1,050,303,550 
	           3,941,737,808 

	II- Tài sản cố định
	220
	 
	       26,030,061,200 
	         27,856,112,249 

	     1- Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.08
	       22,145,658,012 
	         25,868,982,439 

	          - Nguyên giá
	222
	 
	       41,333,741,753 
	         41,008,965,764 

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	 
	      (19,188,083,741)
	       (15,139,983,325)

	     2- Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	V.09
	                             -   
	                              -   

	     3- Tài sản cố định vô hình
	227
	V.10
	            318,544,230 
	              457,336,326 

	          - Nguyên giá
	228
	 
	            652,892,428 
	              652,892,428 

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	 
	           (334,348,198)
	            (195,556,102)

	     4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	         3,565,858,958 
	           1,529,793,484 

	III- Bất động sản đầu t​ư
	240
	V.12
	                             -   
	                              -   

	IV- Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	250
	 
	         3,086,300,000 
	                              -   

	V- Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	            236,028,032 
	              336,465,869 

	Tổng cộng tài sản (270=100+200)
	270
	 
	       70,055,283,521 
	         94,402,218,812 

	 
	 
	 
	 
	 

	Nguồn vốn
	Mã
số
	Thuyết
minh
	31/12/2007
	01/01/2007

	1
	2
	3
	4
	5

	A- Nợ phải trả (300=310+330)
	300
	 
	       38,768,327,742 
	         70,117,863,427 

	I- Nợ ngắn hạn
	310
	 
	       26,445,017,251 
	         55,136,973,059 

	II- Nợ dài hạn
	330
	 
	       12,323,310,491 
	         14,980,890,368 

	B- Vốn chủ sở hữu
	400
	 
	       31,286,955,779 
	         24,284,355,385 

	I- Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	       30,703,006,656 
	         24,055,322,554 

	     1- Vốn đầu tư​ của chủ sở hữu
	411
	 
	       18,000,000,000 
	         18,000,000,000 

	     2- Thặng dư​ vốn cổ phần
	412
	 
	 
	                              -   

	     3- Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	 
	 
	                              -   

	     4- Cổ phiếu ngân quỹ (*)
	414
	 
	        (11,800,000)
	       (11,800,000)

	     5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	 
	                              -   

	     6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	 
	 

	     7- Quỹ đầu t​ư phát triển
	417
	 
	         6,836,297,178 
	           2,751,621,824 

	     8- Quỹ dự phòng tài chính
	418
	 
	         1,387,720,298 
	              924,129,506 

	     9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	              90,285,048 
	              108,528,697 

	     10- Lợi nhuận sau thuế ch​a phân phối
	420
	 
	         4,400,504,132 
	           2,282,842,527 

	     11- Nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản
	421
	 
	 
	                              -   

	II- Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	            583,949,123 
	              229,032,831 

	Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)
	440
	 
	       70,055,283,521 
	         94,402,218,812 


	Chỉ tiêu
	Mã
số
	Thuyết
minh
	Năm 2007
	Năm 2006

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	     87,372,198,410 
	     74,431,352,320 

	2- Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	     12,208,109,481 
	     11,040,958,861 

	3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	 
	     75,164,088,929 
	     63,390,393,459 

	4- Giá vốn hàng bán
	11
	VI.27
	     58,897,113,565 
	     49,135,273,559 

	5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	 
	     16,266,975,364 
	     14,255,119,900 

	6- Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	          346,864,849 
	          556,559,209 

	7- Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	       3,925,039,615 
	       4,402,546,132 

	     Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	 
	       3,919,487,006 
	       4,357,001,645 

	8- Chi phí bán hàng
	24
	 
	       3,097,860,989 
	       1,528,674,704 

	9- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	 
	       2,267,095,047 
	       1,627,941,443 

	10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	 
	       7,323,844,562 
	       7,252,516,830 

	11- Thu nhập khác
	31
	 
	          223,041,673 
	            66,096,099 

	12- Chi phí khác
	32
	 
	          245,100,905 
	          115,432,125 

	13- Lợi nhuận khác
	40
	 
	          (22,059,232)
	          (49,336,026)

	14- Tổng lợi nhuận kế toán tr​ớc thuế TNDN
	50
	 
	       7,301,785,330 
	       7,203,180,804 

	15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành
	51
	VI.30
	       1,022,249,946 
	       2,016,890,625 

	16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	VI.30
	 
	 

	17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	 
	       6,279,535,384 
	       5,186,290,179 

	18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	 
	                     3,491 
	                     2,883 


V- Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

- ý kiến kiểm toán độc lập: Trên mọi khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thăng Long tại thời điểm 31/12/2007, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như các luồng tiền lưu chuyển trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo tài chính được lập hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không có

VI- Các công ty có liên quan:
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ 40% vốn cổ phần (Không thay đổi).

VII- Tổ chức và nhân sự:

Công ty Cổ phần Thăng Long

Số 3 Ngõ 191 lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà nội

Họ và tên:


Mai  Khuê Anh             



Họ và tên thường gọi: 
Mai  Khuê Anh


Sinh ngày: 


01 tháng 06 năm 1962

Quê quán: 


Xuân Trường Nam Định

Nơi thường trú: 
Số 34-Ngách 158/51 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Dân tộc:


Kinh ; 
Tôn giáo: Không; 


Trình độ văn hoá: 

10/10

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế.

Trình độ chính trị:

Cao cấp chính trị

Nơi công tác: 

Công ty Cổ phần Thăng long 

Chức vụ: 
 

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 10/1981 – 9/1985:
Sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà nội, giáo viên tiếng Anh.

- 10/1995 – 4/1997:
Sinh viên Đại học Thương Mại – Khoa quản trị Doanh nghiệp Thương Mại

- 01/2000 – 2/2002:
Học Trung cấp chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (hệ tập trung).

- 1998 – 2004:
Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về xuất nhập khẩu, Marketing, Quản lý chất lượng, Hội nhập Kinh tế – Quốc tế, Xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tại các trường Đại học trong nước và nước ngoài.

- 1986 - 1989:
Phiên dịch dự án của Liên hợp quốc tại nhà máy thiết bị Bưu điện.

- 1989- 1991:
Nhân viên bán hàng Công ty Thuỷ Tạ

- 1991- 1997:
Cửa hàng trưởng-Cửa hàng Mỹ nghệ Long Vân, Công ty Thuỷ Tạ .

- 10/1997- 01/1999:
Trưởng phòng Marketing, Công ty Thuỷ Tạ. 


- 01/1999- 5/2005:
Phó giám đốc, kiêm phụ trách Thị trường tiêu thụ, Công ty Thuỷ Tạ.
- 5/2005 - 6/2006   
Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Thăng long

- Tháng 6/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thăng Long

Họ và tên: 


Nghiêm Xuân Thuỵ
Họ và tên thường gọi: 
Nghiêm Xuân Thuỵ

Sinh ngày: 


05 tháng 11 năm 1958

Quê quán: 


Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây

Nơi thường trú: 
19B Hàng Đường, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kế toán

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Nơi công tác: 

Công ty cổ phần Thăng long

Chức vụ: 


Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty. 

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 1980: 
Tốt nghiệp Trường công nhân kỹ thuật cơ khí điện HN.

- 1997:
Tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Hà nội.

- 01/2000 – 2/2002:
Học Trung cấp chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (hệ tập trung).

- 1980 - 1983: 

ở nhà chờ công tác.

- 1983 - 2002: 
Quyền trưởng phòng Cung tiêu - Công ty Rượu-NGK Thăng long.

- 2002 – 5/2005:
UV HĐQT, Trưởng phòng Cung tiêu- Công ty 

- 5/2005 - 6/2006
UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

- 6/2006 đến nay              UV HĐQT, Giám đốc Công ty

Họ và tên: 


Nguyễn Hữu Nga
Họ và tên thường gọi:
Nguyễn Hữu Nga

Sinh ngày: 


20 tháng 11 năm 1961

Quê quán: 


Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Tây.

Nơi thường trú: 
Số 1 Bích câu, phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, HN. 

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kế toán.

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Chức vụ: 


Uỷ viên HĐQT
Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 1982:
 

Tốt nghiệp trường Đại học Thương mại Hà nội.

- 01/2000 – 2/2002:
Học Trung cấp chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (hệ tập trung).

- 1982 - 1984: 

Kế toán Công ty văn hoá phẩm- Tổng công ty Bách hoá.

- 1984 - 1986: 

Chiễn sỹ E465, F 301 Quân khu Thủ đô.

- 1986 - 1996: 

Kế toán Công ty văn hoá phẩm- Tổng công ty Bách hoá. 

- 1996 - 1997: 

Kế toán trung tâm điện tử cao cấp.

- 1997 – 4/2002: 

Kế toán trưởng Công ty Rượu - NGK Thăng long.

- 5/2002- 5/2005:
UV HĐQT, Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Thăng Long.

- 5/2005 - 4/2006   
UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thăng Long

- 4/2006 đến nay 

UV HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần SX-KD Gia súc, Gia cầm - Tổng Công ty Thương mại Hà nội

Họ và tên: 


hoàng minh thọ
Giới tính:


 Nam

Ngày sinh:


 01.09.1960

Quốc Tịch: 


Việt Nam

CMND số: 


024046830

Địa chỉ thường trú:

309/8, Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 
0903.910.619 – 872.6890

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Đại học Tài chính Kế toán

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

 Quá trình công tác:

· 1978-1981: Bộ đội ở chiến trường Campuchia.

· 1982-1986: Học Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

· 1987-1993: Công tác tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu - Đầu tư Hải Hưng ( Nay là Hải Dương) giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh tại Hải Phòng.

· 1993-1999: Công tác tại Công ty Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Hải Hưng phía Nam giữ các chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, Phó giám đốc Công ty.

· 1999-2004: Công tác tại Công ty sản xuất – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội giữ các chức vụ: Trợ lý Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh bất động sản.

· 2004-2006: Công tác tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội Chi nhánh tại TP HCM; Chức vụ: Giám đốc Trung tâm kinh doanh – Dịch vụ tổng hợp Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thăng Long

Họ và tên: Trần Thị Hoàng Liên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/8/1974

Quê quán: Quảng Minh, Quảng trạch, Quảng Bình

Quốc tịch: Việt nam

Địa chỉ thường trú: 27 ngách 235/15 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế; Đại học chuyên ngành kế toán.

Chức vụ: Kế toán trưởng

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

9/1992-1996:           Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội

8/1996:                  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội- Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

12/1996 - 4/2001:   Nhân viên Phòng Hành chính - Công ty Rượu - NGK Thăng Long

4/2001-5/2005:        Cán bộ Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Thăng Long

5/2005 - 5/2006:   Quyền Trưởng Phòng Kế toán - Công ty CP Thăng Long

5/2005-6/2007:       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - ĐH Kinh tế quốc dân Hà nội

5/2006-30/01/2008: Trưởng Phòng Kế toán - Công ty CP Thăng Long

30/01/2008 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thăng Long

Tổng số lao động bình quân trong năm 323 người

Thu nhập bình quân của Lao động chủ yếu: 1,8 triệu/đồng/người/tháng.
Chính sách đối với người lao động: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cũng như trang bị Lao động theo đúng quy định của Luật Lao động

VIII. Thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

1- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Không thay đổi.

2- Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 40% vốn nhà nước
- Tình hình giao dịch liên quan của các cổ lớn.

- Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành:
- Số lượng cổ phần nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành:

Hà nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008
Công ty Cổ phần Thăng Long

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:

 - TT Giao dịch Chứng khoán Hà nội (để công bố TT)

- Hội đồng quản trị Cty CP Thăng Long

- Ban GĐ Công ty
- Lưu Văn thư

Mai Khuê Anh

Mẫu: CBTT-02
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